Trường tiểu học Thượng Quận 


Tuần 24:                                                          Ngày soạn : 06 / 02 /  2018                                                                                                                                                                                  
                                                                              Ngày dạy:  Thứ ba ngày  20  / 02 / 2018. (Học ghép)
Sáng:    Tiết 1 :                                              Tập đọc 
                                                          tiếng đàn

I. Mục đích yêu cầu:
- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: vi - « - lông, ắc - sê, lên dây, trắng trẻo, ... Biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. 

- Hiểu các từ ngữ: lên dây, ắc - sê, dân chài. Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài: Tiếng đàn của Thuỷ trong trẻo, hồn nhiên như​ tuổi thơ của em. Nó hoà hợp với khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống xung quanh. 

- Giáo dục HS yêu thích âm nhạc, yêu thiên nhiên và cuộc sống xung quanh. 

II. chuẩn bị: 

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS tiếp nối nhau đọc truyện Đối đáp với vua và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc. 

- HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài : HS quan sát tranh minh hoạ.
                       b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Luyện đọc.                                                                                                                                                                                                                                                     

- GV đọc toàn bài. 

- HD luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:

+ Luyện đọc từng câu: GV viết bảng: vi - « - lông, ắc - sê; H​ướng dẫn cả lớp phát âm đúng. HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV uốn nắn t​ư thế đọc và lỗi phát âm ( nếu có ).

+ Luyện đọc từng đoạn: . GV chia bài thành 2 đoạn.

. HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn. GV kết hợp giải nghĩa từ: lên dây, ắc - sê, dân chài.
+ 2 HS thi đọc cả bài.
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

- HS đọc thầm đoạn 1, trả lời các câu hỏi:
+ Thuỷ làm những gì để chuẩn bị vào phòng thi ? 
+ Những từ ngữ nào miêu tả âm thanh của cây đàn ? 

+ Cử chỉ, nét mặt của Thuỷ khi kéo đàn thể hiện điều gì ? 

- HS đọc đoạn 2, tìm những chi tiết miêu tả khung cảnh thanh bình ngoài gian phòng nh​ư hoà với tiếng đàn ?

=> GV chốt lại nội dung, ý nghĩa của bài: Tiếng đàn của Thuỷ trong trẻo, hồn nhiên như​ tuổi thơ của em. Nó hoà hợp với khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống xung quanh. 

* HĐ 3: Học thuộc lòng bài thơ.
- GV đọc lại bài văn. HD HS  đọc đoạn văn tả âm thanh của tiếng đàn.

- Một vài HS thi đọc lại đoạn văn - 2 HS thi đọc cả bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc hay. 

3. Củng cố, dặn dò:
  - HS nêu nội dung bài.

  - GV biểu d​​ương những HS học tốt. Dặn HS tiếp tục luyện đọc bài văn.


 Tiết 3                                                  Chính tả  ( nghe - viết )
                                                     đối đáp với vua

i. MỤC đích yêu cầu: 
- Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. Làm đúng BT 2 ( a ), 
 BT 3 ( a ).
- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt âm đầu s / x.

- Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị:     

- HS : Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:  

- GV đọc cho HS viết 4 tiếng bắt đầu bằng l / n. - GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                         b) Các hoạt động:

* HĐ 1: H​ướng dẫn  nghe - viết.

- GV đọc đoạn văn 1 l​ượt, 2 HS  đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.

-  HD HS nhận xét, GV hỏi : Hai vế đối trong đoạn chính tả viết thế nào ?

- HS tập viết những chữ dễ mắc lỗi.

- GV đọc cho HS viết bài, theo dõi, uốn nắn t​ư thế ngồi viết, HS viết chậm, chữ xấu.
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu một số bài chấm nhận xét, chữa.

* HĐ 2: Hư​ớng dẫn làm bài tập chính tả.

+ Bài 2 ( a ): - GV nêu yêu cầu bài. 
- HS đọc thầm yêu cầu bài. Sau đó, GV mời 2 HS lên bảng viết nhanh lời giải. 

- Cả lớp làm bài vào vở BT. GV theo dõi HS làm bài. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:          a) sáo - xiếc

+ Bài 3 ( a ): - GV nêu yêu cầu của bài, nhắc HS chú ý: Những từ  ngữ các em tìm đ​ược phải đạt 2 tiêu chuẩn: 

1) Là những từ ngữ chỉ hoạt động. 

2) Chứa tiếng bắt đầu bằng s / x.

- Cả lớp làm bài vào vở BT ( HS viết ít nhất 5 từ ngữ ).

- 2 HS làm trên bảng lớp.

- Cả lớp và GV cùng nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN phân biệt  s / x.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

- Dặn HS xem lại BT.


Tiết 4                                                             toán
                                                          T.116: luyện tập

I. mục đích yêu cầu :
- Củng cố về chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có chữ số 0 ở thương ) và giải bài toán có hai phép tính.

- Rốn kĩ năng thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có chữ số 0 ở thương ); KN vận dụng phép chia để làm tính và giải toán.
- HS  tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:   GV:  Phiếu học tập ( BT 2 ) ; Phấn màu.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS lên bảng, mỗi em thực hiện 1 phép tính:  
                   3224 : 4               ;           2819 : 7  
- HS, GV nhận xét, đánh giá. 
2. Bài mới:           a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động: 

* H§ 1: Thực hành. 
+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.

- HD HS đặt tính rồi tính.

- HS làm vào vở bài tập + 3 HS làm bảng lớp. 
- HS, GV nhận xét, chữa bài.

   Các trường hợp chia hết và chia có dư, thương có chữ số 0 ở hàng chục. 

- Củng cố về chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có chữ số 0 ở thương ). GV nhấn mạnh: Từ lần chia thứ hai, nếu số bị chia bé hơn số chia thì phải viết 0 ở thương rồi mới thực hiện tiếp. 

+ Bài 2: - GV phát phiếu học tập cho HS. 
- HS đọc xác định yêu cầu của bài.
- GV hỏi lại HS cách tìm một thừa số trong một tích.

- HS làm vào phiếu học tập. 2 HS làm bài trên bảng ( phần a, b ). 

- GV chấm nhận xét một số bài, chữa bài. 
- Củng cố về cách tìm thừa số chưa biết.

+ Bài 3: - HS đọc bài toán. 
- Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ?
- GV hướng dẫn HS giải theo hai bước :

  + Bước 1:  Tìm số gạo đã bán ( 2024 : 4 = 506  ( kg ) ).

  + Bước 2:  Tìm số gạo còn lại ( 2024 - 506 = 1518 ( kg ) ).

- Cho HS tự tóm tắt và trình bày bài giải vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp. 
-> Nhận xét,chữa bài.

- Củng cố KN giải bài toán bằng hai phép tính.

+ Bài 4: - GV hướng dẫn HS tính nhẩm theo mẫu:     
                                   6000 : 3 = ?
     Nhẩm :            6 nghìn : 3 = 2 nghìn

     Vậy :                   6000 : 3 = 2000.

- HS tính tiếp các phép tính còn lại trong bài -> nhận xét, chữa.

- Củng cố kĩ năng chia nhẩm các số tròn nghìn.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu về cách chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có chữ số 0 ở thương ).

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


Chiều  Tiết 1:                                           Toán
                                            t.117: luyện tập chung

I. MỤC đích yêu cầu : 
- Biết nhân, chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. 

- Vận dụng vào giải bài toán có hai phép tính đúng, nhanh.

- HS ham thích học toán.

II. chuẩn bị: -  GV: Bảng phụ ( BT 4 ).                             
III. các hoạt động dạy học :
1. Kiểm tra bài cũ: 

- 1 HS làm bài 3 trang 120. GV nhận xét.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động:

 * HĐ 1: Thực hành.

 + Bài 1: - HDHS đặt tính rồi tính theo từng cột.
 - Chữa bài, củng cố mối quan hệ giữa nhân và chia.

 + Bài 2: -  HS  xác định yêu cầu của bài.

 - Cho HS tự đặt tính rồi tính vào vở. 2 HS làm trên bảng lớp.  

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.
 -  Rèn kĩ năng thực hiện phép chia hết, chia có d​ư trong các trư​ờng hợp th​ương không  có
   chữ số 0, th​ương có chữ số 0 ở hàng chục hoặc ở hàng đơn vị.

 + Bài 4: - HS đọc bài toán. 

 - GV treo bảng phụ vẽ sơ đồ minh hoạ. 
- H​ướng dẫn HS giải theo hai b​ước : 

. Tìm chiều dài:   95 x 3 = 285 ( m ).

. Tìm chu vi :     ( 285 + 95 )  x 2 = 760 ( m ).

- Cho HS làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán bằng hai phép tính có liên quan đến hình học: Tính chu vi sân vận động hình chữ nhật.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT bài học.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài.


  Tiết 2 :                                                            toán ( * )
                                                                luyện tập

I. mục đích yêu cầu :
- Củng cố KN chia nhẩm các số tròn nghìn, KN chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có chữ số 0 ở thương ), KN giải toán về tìm thành phần chưa biết trong phép nhân và giải bài toán bằng hai phép tính.

- Rốn kĩ năng thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có chữ số 0 ở thương ); KN vận dụng phép chia để làm tính và giải toán.

- HS  tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:   - HS : Vở BT Toán in.

III. các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Thực hành luyện tập. 
. GV tổ chức, HDHS làm các Bt 1, 2, 3, 4, 5 ( Vở Bt Toán in – Tập 2 – T. 32 ).

+ Bài 1: - GV hướng dẫn HS tính nhẩm:     

                                   4000 : 2 = ?
     Nhẩm :            4 nghìn : 2 = 2 nghìn

     Vậy :                   4000 : 2 = 2000.

- HS tính tiếp các phép tính còn lại trong bài, nêu miệng KQ -> nhận xét, chữa.

- Củng cố kĩ năng chia nhẩm các số tròn nghìn.

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.

- HD HS đặt tính rồi tính.

- HS làm vào vở bài tập + Một số HS làm trên bảng lớp. 

- HS, GV nhận xét, chữa bài. 
- Củng cố về chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có c/số 0 ở thương ). GV nhấn mạnh: Từ lần chia thứ hai, nếu số bị chia bé hơn số chia thì phải viết 0 ở thương
rồi mới thực hiện tiếp. 

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV hỏi lại HS cách tìm một thừa số trong một tích.

- 2 HS làm bài trên bảng ( phần a, b ). 

- GV chấm nhận xét một số bài, chữa bài. 

- Củng cố về cách tìm thừa số chưa biết.

+ Bài 4:  - HS đọc bài toán. 

- Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ? -> Tóm tắt -> nêu cách giải.
- Cho HS tự tóm tắt và trình bày bài giải vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp. 

-> Nhận xét,chữa bài.

- Củng cố KN giải bài toán vận dụng chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số.

+ Bài 5:  - HS đọc bài toán. 

- Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ?
- GV hướng dẫn HS giải theo hai bước :

  + Bước 1:  Tìm số chai dầu đã bán ( 1215 : 3 = 405 ( chai ) ).

  + Bước 2:  Tìm số gạo còn lại ( 1215 - 405 = 810 ( chai ) ).

- Cho HS tự tóm tắt và trình bày bài giải vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp. 

-> Nhận xét,chữa bài.

- Củng cố KN giải bài toán bằng hai phép tính.

* HĐ 2:  Củng cố, dặn dò.
- GV khắc sâu về cách chia số có bốn c/số cho số có một chữ số ( trường hợp có c/số 0 ở thương ).

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


 Tiết 3:                                                  Tập đọc ( * )
                                    Mặt trời mọc ở đằng ... tây !
i. Mục đích yêu cầu:
- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: ứng tác, chuyện lạ, hãnh diện, ... Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ; biết đọc đoạn thơ khác với đoạn văn xuôi.

- Hiểu nghĩa từ ngữ mới: Pu-skin, thi hào, ứng tác, .... Hiểu ND và ý nghĩa của bài: Ca ngợi tài ứng tác thơ của nhà thơ Pu-skin.
- Giáo dục HS chăm chỉ học tập, yêu thích đọc và làm thơ.  
II. chuẩn bị :  - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III. các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS tiếp nối nhau đọc truyện Đối đáp với vua và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc. 

- HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

- GV đọc diễn cảm toàn bài. HS quan sát tranh minh hoạ.

- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

+ Luyện đọc từng câu: . GV viết bảng: Pu-skin ; 2 HS đọc ; cả lớp đọc ĐT.
. HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm  rồi cho HS đọc tiếp.

+ Luyện đọc từng đoạn :

. HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn trong bài. 
. HS tìm hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong bài. ( HS đặt câu với ngộ nghĩnh, hãnh diện ).

+ Cả lớp đọc ĐT bài văn.
* HĐ 2:  HD tìm hiểu bài 
- HS đọc thầm đoạn 1, trả lời các câu hỏi :
+ Câu chuyện xảy ra trong hoàn cảnh nào ? 

+  Câu thơ của người bạn Pu-skin có gì vô lí ? 
- HS đọc thầm đoạn 2, trả lời :

+ Pu-skin đã chữa thơ giúp bạn ntn ? 

+ Điều gì đã làm cho bài thơ của Pu-skin hợp lí ? 
=> GV chốt lại ND của bài: Ca ngợi tài ứng tác thơ của nhà thơ Pu-skin.
* HĐ 3:  Luyện đọc lại
- 3 HS  tiếp nối nhau thi đọc 3 đoạn của bài. GV kết hợp hướng dẫn các em đọc thể hiện đúng nội dung từng đoạn.  
- 1, 2 HS thi đọc cả bài.
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những bạn đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV hỏi : Bài đọc giúp em hiểu gì về Pu-skin  ? 
- GV nhận xét tiết học, biểu dương những HS  tích cực và học tập tốt. Dặn HS học thuộc 4 dòng thơ trong bài.


                                                                        Ngày soạn: 07 / 02 /2018.
                                                       Ngày dạy: Thứ 4 ngày 21 / 02 / 2018
 Sáng        Tiết 1:                                               toán
                                       T.118: làm quen với chữ số la mã

I. Mục đích yêu cầu:
- B​ước đầu làm quen với chữ số La Mã; nhận biết các số từ I đến XII ( để xem đ​ược đồng hồ ); số XX, XXI ( đọc và viết thế kỉ XX, XXI ).

- Rèn KN nhận biết, đọc và viết chữ số la mã..

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: 
- Mặt đồng hồ ( loại to ) có các số ghi bằng số La Mã.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  

- HS chữa bài 4 ( tr.120 ). GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Giới thiệu một số chữ số La Mã và một vài số La Mã thư​ờng gặp.

- GV giới thiệu mặt đồng hồ có các số ghi bằng chữ số La Mã. Cho HS quan sát, xem mặt đồng hồ (như hình vẽ trong SGK) rồi hỏi HS: “Đồng hồ chỉ mấy giờ”. Dù HS trả lời đúng hay không đúng cũng giới thiệu cho HS biết các số ghi trên mặt đồng hồ là các số ghi bằng chữ số La Mã.
- GV giới thiệu từng chữ số th​ường dùng: I, V, X và cách đọc các số đó.

- GV giới thiệu cách đọc, viết các số từ một ( I ) đến mư​ời hai ( XII ).

* HĐ 2: Thực hành.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài. 
- GVHD HS đọc các số La Mã theo hàng ngang, cột dọc, theo thứ tự bất kì để HS nhận dạng được các số La Mã th​ường dùng.

- Củng cố cách đọc các số La Mã.

+ Bài 2: - Cho HS đọc yêu cầu của bài.
- GV cho HS tập xem đồng hồ ghi bằng số La Mã. Yêu cầu chỉ giờ đúng. ( HS có thể sử dụng mô hình đồng hồ của GV, tự quay một vài số để đọc giờ mình vừa quay ). 

- Nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố cách xem đồng hồ bằng số La Mã.

+ Bài 3 ( a ): - HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS nhận dạng số La Mã đã cho.

- HS tập viết số La Mã vào vở theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.

- Củng cố cách viết số La Mã.

+ Bài 4: - GV nêu yêu cầu của bài.
- HS tập viết các số La Mã từ I đến XII vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp. 

- Nhận xét, chữa bài. GV chuẩn xác KT.

- Củng cố cách viết số La Mã.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại nội dung bài.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS có ý thức học tập chăm chỉ.


    Tiết 2:                                                Đạo Đức
                                           tôn trọng đám tang  ( Tiếp )

I. mục đích yêu cầu: 

- Củng cố những việc cần làm khi gặp đám tang.

- HS biết ứng xử đúng khi gặp đám tang.

- Các KNS được GD trong bài: KN thể hiện sự cảm thông tr​ước đau buồn của ngư​ời khác. KN ứng xử phù hợp khi gặp đám tang. 

- HS có thái độ tôn trọng đám tang. B​ước đầu biết cảm thông với những đau th​ương, mất mát ng​ười thân của ngư​ời khác.

II. Chuẩn bị:  - GV: Phiếu học tập ( HĐ 2 ).
- Các PP dạy học: PP đóng vai.

III. Các hoat động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:   
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                            b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Bày tỏ ý kiến.

+ Mục tiêu: HS biết trình bày những quan niệm đúng về cách ứng xử khi gặp đám tang và biết bảo vệ ý kiến của mình.
+ Cách tiến hành:

- GV lần lượt đọc từng ý kiến, HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành bằng cách giơ tay.

- Sau mỗi ý kiến, HS thảo luận về lí do tán thành hay không tán thành.

- GVKL: Nên tán thành với các ý kiến b, c. Không tán thành với ý kiến a.

* HĐ 2: Xử lí tình huống.
+ Mục tiêu: HS biết lựa chọn cách ứng xử đúng trong các tình huống gặp đám tang.

+ Cách tiến hành:
- GV chia nhóm, phát phiếu giao việc cho mỗi nhóm thảo luận cách ứng xử một trong các tình huống sau:

. TH 1:  Em nhìn thấy bạn em đeo băng tang, đi đằng sau xe tang.

. TH 2: Bên nhà hàng xóm có tang. 

. TH 3: Em nhìn thấy mấy bạn nhỏ đang chạy theo xem một đám tang, cười nói, chỉ trỏ.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận, cả lớp trao đổi, nhận xét.

- GV kết luận từng tình huống. 

* HĐ 3: Trò chơi  Nên và Không nên.

+ Mục tiêu: Củng cố bài.
+ Cách tiến hành:

- GV chia nhóm, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy to, bút dạ và phổ biến luật chơi. 

- HS tiến hành chơi.

- Cả lớp nhận xét, đánh giá kết quả công việc của mỗi nhóm.

- GV nhận xét, khen những nhóm thắng cuộc.

=> KLC: Cần phải tôn trọng đám tang, không nên làm gì xúc phạm đến tang lễ. Đó là một biểu hiện của nếp sống văn hoá.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu kiến thức bài học.

- GV n/xét tiết học. Dặn HS thực hiện tôn trọng đám tang và nhắc bạn bè cùng thực hiện.


 Tiết 3:                                                         Tập viết
                                                      ôn chữ hoa r
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Viết đúng và t​ương đối nhanh chữ hoa R ( 1 dòng ), Ph, H ( 1 dòng ); viết đúng tên riêng Phan Rang ( 1 dòng ) và câu ứng dụng: Rủ nhau đi cấy .... có ngày phong l​ưu 

( 1 lần ) bằng cỡ chữ nhỏ. 

- Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

- GD HS tình yêu quê h​ương, đất n​ước qua câu ứng dụng.

II. chuẩn bị: 

- Mẫu chữ hoa R . Tên riêng: Phan Rang

III. các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa Q. GV nhận xét.
2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                   b) Các hoạt động:

* HĐ 1: HD viết trên bảng con.
- Luyện viết chữ hoa:

+ HS tìm các chữ viết hoa có trong bài : P, R, H.
+ 1 HS nhắc lại cách viết chữ hoa P, R, H.
+ GVviết mẫu, kết hợp  nhắc lại cách viết từng chữ hoa.

+ HS tập viết bảng con chữ hoa P, R, H.
+ GV nhận xét, sửa sai. 

- Luyện viết từ ứng dụng:

+ 1 HS  đọc từ ứng dụng: Phan Rang.
+ GV giới thiệu về Phan Rang.
+ HS tập viết từ Phan Rang.

+ GV nhận xét, sửa sai.

- Luyện viết câu ứng dụng

+ HS đọc câu ứng dụng: Rủ nhau đi cấy .... có ngày phong l​ưu.

+ GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng.

+ HS tập viết trên bảng con chữ  Rủ, Bây.

* HĐ 2: HD viết vào vở tập viết.
- GV nêu yêu cầu viết bài như​ đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết chậm, chữ xấu.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.
- Thu chấm nhận xét 1 số bài, uốn sửa
- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại cách viết chữ hoa R.
- GV n/ xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp. Khuyến khích HS học thuộc câu ca dao.


 Tiết 4:                                              Tự  nhiên - xã hội
                                                                hoa

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nêu đ​​ược chức năng của hoa đối với đời sống của thực vật và ích lợi của hoa đối với đời sống con ng​​ười. Kể tên các bộ phận th​​ường có của  hoa. - Kĩ năng quan sát, so sánh để tìm ra sự khác nhau về đặc diểm bên ngoài của một số loài hoa. Tổng hợp phân tích thông tin để biết vai trò, ích lợi đối với đời sống của con ng​ười của các loài hoa. 

- Có ý thức bảo vệ cây cối.

II. Chuẩn bị:  

- Các hình trong SGK trang 90, 91. HS s​​ưu tầm một số hoa thật.

III. Các hoạt động dạy học:  

1. Kiểm tra bài cũ: - HS nêu ích lợi của lá đối với đời sống con ng​ười.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động:

* HĐ 1 : Quan sát và thảo luận 

+ Mục tiêu: Biết quan sát, so sánh để tìm ra sự khác nhau về màu sắc, mùi h​ương của một số loại hoa. Kể tên đ​ược các bộ phận th​​ường có của 1 bông hoa.
+ Cách tiến hành:
- B​ước 1: Làm việc theo nhóm

Nhóm tr​​ưởng điều khiển các bạn thảo luận theo các gợi ý sau:
. Quan sát và nói về màu sắc của những bông hoa có trong các hình ở trang 90, 91 SGK và những bông hoa mang đến lớp.  Trong những bông hoa đó, bông nào có h​​ương thơm, bông nào không có h​​ương thơm ?

. Kể tên một số loài hoa có màu sắc, h​ương thơm khác nhau. 

. Hãy chỉ đâu là cuống hoa, cánh hoa, nhị hoa của một bông hoa đang quan sát.

- B​ước 2: Làm việc cả lớp

Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác, nhận xét, bổ sung.

=> KL: SGV trang 109.
* HĐ 2: Làm việc với vật thật
+ Mục tiêu: Biết phân loại các bông hoa s​​ưu tầm đ​​ược.

+ Cách tiến hành:
- Nhóm tr​​ưởng điều khiển các bạn lần l​​ượt quan sát và sắp xếp các bông hoa của mình s​ưu tầm đ​​ược theo các tiêu chí phân loại do nhóm đặt ra. 
- Đại diện các nhóm trư​​ng bày sản phẩm của nhóm mình và tự đánh giá có sự so sánh với sản phẩm của nhóm bạn tr​​ước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

* HĐ 3: Thảo luận cả lớp
+ Mục tiêu: Nêu đ​​ược chức năng và ích lợi của hoa.
+ Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận:
+ Hoa có chức năng gì ?

+ Hoa th​​ường dùng để làm gì ? Nêu ví dụ.

+ Quan sát các hình SGK tr. 91, những hoa nào đ​​ược dùng để trang trí, những hoa nào 
đ​​ược dùng để ăn ?

=> KL : - Hoa là cơ quan sinh sản của cây.

              - Hoa th​​ường đ​​ược dùng để trang trí, làm n​​ước hoa và nhiều việc khác.

3. Củng cố, dặn dò: 
- HS nêu ích lợi của một số hoa.                   

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​­¬ng HS tích cực học tập. Nhắc nhở HS có ý thức bảo về cây cối.
           

                                                            Ngày soạn: 08 / 02 / 2018
                                                           Ngày dạy: Thứ  năm ngày  22/  02 / 2018
Sáng   Tiết 1:                                 luyện từ và câu
                                      từ ngữ về nghệ thuật. dấu phẩy

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Củng cố, hệ thống hóa và mở rộng vốn TN về nghệ thuật, ôn luyện về dấu phẩy ( với chức năng ngăn cách các bộ phận đồng chức ).
- Nêu đ​ược một số từ ngữ về chủ điểm Nghệ thuật ( BT 1 ). Biết đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ngắn ( BT 2 ).

- HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. chuẩn bị: - Bút dạ, 2 tờ giấy to kẻ bảng điền nội dung BT 1.

                       - 3 băng giấy viết BT 2.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

    Thế nào là nhân hoá ? Có mấy cách nhân hoá ? Đó là cách nào ? 

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Củng cố, hệ thống hóa và mở rộng vốn từ ngữ về nghệ thuật.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm bài cá nhân. Sau đó, trao đổi theo nhóm.

- GV dán lên bảng 2 tờ giấy to, chia lớp thành 2 nhóm, gọi 2 nhóm lên bảng thi tiếp sức. Bạn cuối cùng của nhóm sẽ tự đếm và viết d​ưới bài số l​ượng từ nhóm mình tìm đ​ược. 

- Cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng, bình chọn nhóm thắng cuộc. 
- Bốn, năm HS đọc lại BT đã chữa đúng.

	a) Chỉ những ng​ười hoạt động nghệ thuật
	Diễn viên, ca sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch, biên đạo múa, nhà ảo thuật, đạo diễn, hoạ sĩ, nhạc sĩ, nhà quay phim, nhà điêu khắc, kiến trúc sư​, nhà tạo mốt, ...

	b) Chỉ các hoạt động nghệ thuật


	đóng phim, ca hát, múa, vẽ, biểu diễn, ứng tác, làm thơ, làm văn, viết kịch, nặn tượng, quay phim, thiết kế công trình kiến trúc, ...

	c) Chỉ các môn nghệ thuật
	điện ảnh, kịch nói, chèo, tuồng, cải l​ương, ca vọng cổ, hát, xiếc, ảo thuật, múa rối, âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc, múa, thơ, văn, ...


- Củng cố và mở rộng vốn từ về chủ đề Nghệ thuật.

* HĐ 2: Ôn luyện về dấu phẩy.

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm đoạn văn.

- GV dán 3 băng giấy đã viết các câu văn lên bảng, gọi 3 HS lên bảng làm bài. Sau đó đọc lại câu văn, ngắt nghỉ hơi rõ.

- Cả lớp và GV nhận xét, phân tích từng dấu phẩy, chốt lời giải đúng.

- GV hỏi về nội dung đoạn văn đã hoàn chỉnh.

- Vài HS đọc lại các câu văn đã điền dấu phẩy đúng.

- Củng cố cách dùng dấu phẩy trong đoạn văn.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhấn mạnh các từ ngữ về nghệ thuật.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập. 
- Dặn HS tập áp dụng biện pháp nhân hóa.

 Tiết 3:                                          Chính tả  ( nghe - viết )
                                                  tiếng đàn

i. MỤC đích yêu cầu: 
- Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. Làm đúng BT 2 ( a ).
- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt âm đầu s / x.
- Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị: - GV:  3 tờ phiếu khổ to kẻ bảng ghi nội dung BT 2 ( a ).

                      - HS : Vở BTTV in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:  GV đọc cho 2 HS viết bảng lớp 4 từ chỉ hoạt động chứa tiếng bắt đầu bằng  s/ x. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                         b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Hướng dẫn nghe - viết.
- GV đọc đoạn văn 1 lượt, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.

- 1 HS nêu nội dung đoạn văn.

- HS tập viết những chữ mình dễ mắc lỗi khi viết bài ( mát rượi, thuyền, vũng nước, tung lưới, lướt nhanh ).

- GV đọc cho HS viết bài, theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi viết, HS viết chậm, chữ xấu.
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.
- GV thu một số bài chấm nhận xét, chữa.
* HĐ 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả.
+ Bài 2 ( a ): - HS nêu yêu cầu của bài. 
- GV dán 3 tờ phiếu, lập tổ trọng tài. HS làm bài cá nhân viết ra nháp.
- GV mời HS của 3 nhóm lên bảng thi làm bài theo cách tiếp sức. Sau thời gian quy định, các nhóm dừng bút, đọc kết quả.

- Nhiều HS đọc lại kết quả đúng.

- Cả lớp làm bài vào vở BT ( viết 8 từ ngữ ). GV theo dõi HS làm bài. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố KN phân biệt s / x.
3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

- Dặn HS xem lại BT, những em còn mắc lỗi chính tả về nhà viết lại.

 
 Tiết 4:                                                             Toán
                                                    t.119: luyện tập

I. MỤC đích yêu cầu: 

- Biết đọc, viết và nhận biết giá trị của các số La Mã đã học. 

- Rèn KN đọc, viết và nhận biết giá trị của các số La Mã đã học.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:    HS:  6 que diêm hoặc que tính.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS đọc các số La Mã sau: II ; V ;  VII ; IV ; X ; XV. 
- GV nhận xét.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:

                        b) Các hoạt động:

  * HĐ 1: Thực hành.
+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.
  - Cho HS nhìn vào mặt đồng hồ rồi đọc.

  - Nhận xét, chữa bài. 
  - Rèn kĩ năng nhận biết giá trị của các số La Mã để xem đồng hồ.

+ Bài 2: - HS  xác định yêu cầu của bài.
- Cho HS đọc xuôi, đọc ngược các số La mã. 
- Rèn kĩ năng đọc các số La Mã.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài toán.

- Cho HS làm bài rồi chữa bài. GV lưu ý HS là khi viết số La Mã, mỗi chữ số không được viết lặp lại liền nhau quá 3 lần. VD: Không viết là IIII hoặc không viết là VIIII.

- Rèn kĩ năng viết các số La Mã.

+ Bài 4: - HS xác định yêu cầu của bài.
- HS làm bài rồi chữa bài ( HS làm phần a, b ). 
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

- Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


  Chiều      Tiết 1 :                              tự nhiên - xã hội
                                                               quả

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Sau bài học, HS: 

- Nêu được chức năng của quả đối với đời sống của thực vật và lợi ích của quả đối với đời sống con người.

- Kể tên các bộ phận thường có của một quả.

+ Kể tên một số loại quả có hình dạng, kích thước hoặc mùi vị khác nhau.

+ Biết được có loại quả ăn được và loại quả không ăn được.

- Giáo dục KNS: 

+ Kĩ năng q sát, so sánh để tìm ra sự khác nhau về đặc điểm bên ngoài của một số loại quả.

+ Tổng hợp, phân tích thông tin để biết chức năng và ích lợi của quả đối với đời sống của thực vật và đời sống của con người.

+ An toàn khi sử dụng đồ dùng ( dao ).

- Giáo dục BVMT: Biết ích lợi của quả đối với đời sống của con người, có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
II. Chuẩn bị :  

1. Đồ dùng học tập:

- Hình phóng to quả lạc trong SGK

       - Dao nhỏ, đĩa, khăn

     


- Các loại quả do HS và GV sưu tầm

       - Bảng nhóm 


     

- Nam châm

      - 7 băng giấy
       
       - Bút dạ

2. Phương pháp dạy học:

- Phương pháp hỏi – đáp.

- Phương pháp thảo luận nhóm.

- Phương pháp bàn tay nặn bột.

III. các Hoạt động dạy học: ( Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột ở HĐ 2 ).
1. Kiểm tra bài cũ:  - 2 HS kể tên một số bộ phận thường có của một bông hoa.
- GV + HS nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:            
	a) Giới thiệu bài: - Cho HS nghe bài hát Quả.
? Trong bài hát các em vừa nghe có những loại trái cây nào ?

? Ngoài khế và mít, em biết những loại quả nào nữa, hãy nói cho cô và cả lớp cùng nghe.

* Lưu ý:  Loại quả nào các bạn đã nêu thì không nêu lại.

Có nhiều loại quả. Vậy quả có đặc điểm như thế nào ? Chúng có vai trò gì đối với cuộc sống của chúng ta ? Các em sẽ được tìm hiểu kĩ điều đó qua bài học ngày hôm nay: Quả - GV ghi bảng - HS ghi vở.

b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Sự đa dạng về hình dạng, màu sắc và mùi vị của các loại quả.

- Kiểm tra sự chuẩn bị các loại quả của HS.

- Yêu cầu HS để trước mặt các loại mà các em mang tới lớp, làm việc nhóm 2, nói cho nhau nghe về tên quả, hình dáng, màu sắc và mùi vị của loại quả đó.

- Yêu cầu vài HS giới thiệu về loại quả mình thích theo bảng sau:  
Tên quả

Hình dáng

Kích thước

Màu sắc

Mùi

Vị

? Thanh Hà - Hải Dương có loại trái cây đặc sản nào ? Hãy mô tả đặc điểm của quả vải.

- Hôm nay các em  mang tới lớp rất nhiều loại quả. Tuy nhiên, quả thường ra theo mùa. Có những loại quả mùa này không có nên các em không sưu tầm được. Cô sẽ giới thiệu thêm với các em một số loại quả. Quả nào các em biết tên, các em hãy đồng thanh thật to tên của loại quả đó nhé ! 

- GV đưa hình ảnh một số quả ( dâu tây, mãng cầu, sơ ri, quả lạc, quả điều ).

+ Yêu cầu HS đặt câu có sử dụng biện pháp so sánh để mô tả quả sơ – ri.

+ giải thích: 

         * Quả lạc: khi cây ra hoa, hoa ở trên mặt đất, lúc sắp kết trái, cần bóng tối nên chui xuống mặt đất. Chính vì vậy mà mọi người cho đó là củ lạc.

         * Quả điều được trồng nhiều ở Tây Nguyên. Phần cuống ( quả giả ) phình to như quả đào có màu đỏ, phần quả thật giống như cái hạt ở phía dưới, đo đó nó còn có tên gọi khác là đào lộn hột.

? Em có nhận xét gì về hình dạng, kích thước, màu sắc và mùi vị của các loại quả ?

( Kết luận: Có nhiều loại quả, chúng khác nhau về hình dáng, kích thước, màu sắc và mùi vị.

- Đưa hình ảnh làm rõ nhận xét: có quả rất to, có quả bé xíu, có quả hình cầu, có quả dài, có quả màu đỏ, có quả màu vàng, có khi cùng một loại quả nhưng  ở các thời điểm khác nhau lại có màu sắc khác nhau ( ớt ngọt ), cùng họ nhà ớt những lại có hình dạng và vị khác nhau ( ớt tiêu và ớt ngọt ). 
*HĐ 2: Các bộ phận của quả ( sử dụng PP BTNB ).
	- Lắng nghe để trả lời câu hỏi.

- Quả khế và quả mít.

- 2 - 3 HS

- Giới thiệu theo nhóm 2.

- 5 - 7 HS giới thiệu.

- 1, 2 HS

- HSTL
- Nhận xét câu trả lời.

- HS nhắc lại.



	Bước 1: Tình huống xuất phát - câu hỏi nêu vấn đề.

	Như chúng ta đã biết, có rất nhiều loại quả khác nhau.  ? Vậy, theo các em, quả thường có mấy phần ?
	

	Bước 2: Bộc lộ biểu tượng ban đầu của HS.

	- GV giao nhiệm vụ: 

+ Làm việc cá nhân: Hãy suy nghĩ và vẽ vào vở thực hành  hình vẽ mô tả các phần của một loại quả. 

+ Thảo luận nhóm 6: Trình bày suy nghĩ của mình, thảo luận, thống nhất hình vẽ mô tả các phần của một loại quả vào bảng nhóm.

- Gọi HS nhắc lại yêu cầu

- Các nhóm treo lên bảng - Đại diện nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình.

- Yêu cầu HS nhận xét ý kiến của các nhóm.

- GV: Suy nghĩ của các em về các phần của quả là khác nhau. Chắc chắn các em có nhiều thắc mắc muốn hỏi cô và các bạn.
	- 1 HS

* làm việc cá nhân: HS vẽ vào giấy hình vẽ mô tả các phần của quả.

* Làm việc nhóm: thảo luận thống nhất ý kiến, vẽ vào bảng nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo.

- 1 HS



	Bước 3: Đề xuất câu hỏi và phương án thực nghiệm.

	Hãy ghi lại câu hỏi vào vở thực hành.

- Phát băng giấy cho HS.

- Dán băng giấy ghi câu hỏi của HS lên bảng.
	- Từ quan niệm ban đầu, HS suy nghĩ đưa ra câu hỏi.

 

	- Yêu cầu HS đề xuất các phương án thực nghiệm. nhằm tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi mà các em vừa nêu.

? Theo các em, để trả lời cho các câu hỏi này chúng ta cần làm gì ?

- GV ghi bảng phụ các ý kiến.

- Yêu cầu HS lựa chọn phương án thích hợp nhất.

- GV nhận xét các ý kiến đưa ra và thống nhất cả lớp sẽ dùng dao bổ quả ra để quan sát tìm hiểu các phần của một loại quả. 
	- HS dự kiến các phương án thực nghiệm.

- Lựa chọn phương án tốt nhất.

	Bước 4: Tiến hành thực nghiệm.

	- Phát cho HS dao nhỏ để các em tiến hành cắt đôi quả ra để quan sát. 

* Lưu ý HS: Không cầm dao khi chưa thực hành, khi thực hành bổ quả, không cầm phần lưỡi dao, không quay ngang quay ngửa, cẩn thận khi cắt những quả vỏ cứng, thực hành xong thì lau dao và gói vào khăn như cũ, mang lên bàn GV……

- Yêu cầu HS tiến hành bổ quả.

- GV quan sát, đến từng nhóm giúp đỡ ( cắt giúp HS những loại quả vỏ dày như măng cụt )

- Yêu cầu HS quan sát kĩ, vẽ lại hình mô tả các phần của quả và ghi chú tên gọi các phần.
	- Tiến hành thực nghiệm theo nhóm.

- Quan sát, vẽ lại hình mô tả các phần của quả, ghi chú thích các phần của quả.

	Bước 5: Kết luận và hợp thức hoá kiến thức.

	- Cho HS treo tranh và trình bày kết quả của nhóm .

- Yêu cầu các nhóm đối chiếu với biểu tượng ban đầu của các em xem phát hiện những phần nào đúng, sai hay thiếu.

? Dựa vào kết quả sau khi thực nghiệm, theo em, quả có mấy phần ? Đó là những phần nào ?

- GV giải thích về ruột và thịt ( cả 2 cách nói đều đúng. Tuy nhiên, ruột là cách gọi thông thường, còn khi sử dụng thuật ngữ khoa học, phải gọi là thịt ).

- Yêu cầu lấy VD quả có 3 phần.

? Có phải tất cả các quả đều có 3 phần không ?

- Đưa quả lạc và quả chuối, yêu cầu HS nói tên các phần.

? Có quả chuối có 3 bộ phận. Đó là chuối gì ? 

- Cho HS quan sát quả chuối hột.

- Yêu cầu HS lấy VD quả có 2 phần.

? Vậy quả thường gồm có mấy phần ?

- GV kết luận: Mỗi quả thường có 3 phần: vỏ, thịt và hạt. Một số quả chỉ có vỏ và thịt hoặc vỏ và hạt.

? Quả có 3, 4 hay 5 phần ?

- Yêu cầu HS vẽ lại và ghi đúng tên các phần của một loại quả vào vở thực hành

* HĐ 3: Ích lợi của quả và chức năng của hạt.

+ Lợi ích của quả:

? Quả có vai trò gì đối với cuộc sống của con người ?

- Yêu cầu HS lấy VD về quả dùng để sấy khô, quả dùng để ép dầu.

? Người ta thường ăn phần nào của quả ?

? Khi sử dụng các loại quả cần lưu ý điều gì ?

* Lưu ý HS: không ăn những loại có chứa chất độc ( cà độc, cam thảo dây )  vì nếu ăn, chúng ta có thể tử vong.

+ Chức năng của hạt:

? Hạt có chức năng gì ?

- Cho HS quan sát sự phát triển của cây con từ hạt        ( xem băng hình )

- GV kết luận: Khi gặp điều kiện thuận lợi, hạt sẽ mọc thành cây con.

Chúng ta sẽ được tìm hiểu kĩ về chức năng của hạt ở các lớp sau.

- Gọi HS đọc lại mục bạn cần biết.
	- Treo tranh, đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm mình.

- Đối chiếu, so sánh với biểu tượng ban đầu.

- Quả gồm 3 phần: vỏ, thịt và hạt 

( vỏ, ruột và hạt ).

- 2 - 3 HS lấy VD 

- HS nêu số lượng và tên gọi của các phần.

+ Chuối hột.

+ Quả vừng, quả điều, …

- 1 - 2HS

- 1 HS nhắc lại

- 1 HS trả lời

- Vẽ lại hình, ghi đúng tên các phầncủa quả.

- Quả dùng để làm món ăn tươi, …

  Quả chứa nhiều Vi - ta - min tốt cho sức khoẻ.

- 1 - 2 HS

- Thường ăn phần thịt, có quả ăn vỏ hoặc có quả ăn hạt.

- Rửa sạch, ngâm nước muối, sục ôzôn, chọn quả tươi ...

- 2 - 3 HS trả lời 

- Hạt mọc thành cây con.

- 1 HS


3. Củng cố, dặn dò: 

- GV hỏi để củng cố bài: Để mùa nào cũng có quả ngọt, chúng ta cần làm gì ?  ( Chăm sóc cây, tưới cây, trồng cây,  bảo vệ cây xanh ... )
- Nhận xét tiết học . Dặn HS chuẩn bị bài sau: Động vật .

Tiết 2:                                         luyện từ và câu *
                   Luyện tập từ ngữ về nghệ thuật. dấu phẩy 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố cách tìm từ ngữ về chủ đề nghệ thuật ; cách sử dụng dấu phẩy trong câu.

 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách chính xác.

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. chuẩn bị: Vở BTTV in, nội dung ôn tập. 

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:

   HS nhắc lại các cách nhân hoá đã học.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                         b) Các hoạt động: 

* HĐ1: HD HS làm trong vở BT

 - HS mở vở BTTV in trang  28, 29.

 - HS đọc yêu cầu của từng bài rồi làm lần l​​ượt từng bài tập. GV theo dõi, giúp đỡ.

· Bài 1:
 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - Cả lớp làm bài vào vở sau đó trao đổi theo nhóm để hoàn chỉnh bài làm. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Nhận xét, chữa bài.

 - Củng cố cách tìm từ ngữ về Nghệ thuật.  

· Bài 2:- HS  nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.
 - Mời 2 HS lên bảng làm bài. D​​ưới lớp làm bài vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ khi HS làm bài.

 - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung. GV chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố về cách sử dụng dấu phẩy trong câu.

* HĐ2 : HD HS làm BT sau (Nếu còn thời gian):
  Bài tập: Em đặt dấu phẩy vào chỗ cần thiết trong đoạn văn sau :

    Lê quý Đôn sống vào thời Lê. Từ nhỏ  ông đã nổi tiếng thông minh. Năm 26 tuổi  ông đỗ tiến sĩ. Ông đọc nhiều  hiểu rộng  làm việc rất cần mẫn. Nhờ vậy  ông viết đ​ược hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sử  địa lí  văn học ... sáng tác cả thơ lẫn văn xuôi. Ông đ​ược coi là nhà bác học lớn nhất của n​ước ta thời x​ưa.

 - HS làm bài rồi chữa bài. GV nhận xét, bổ sung. 
 - Củng cố cách sử dụng dấu phẩy trong câu.

3. Củng cố, dặn dò:
 - Nhấn mạnh nội dung bài.

 - GV nhận tiết học, khen ngợi HS học tập tốt.


Tiết 3:                                                   toán *

Luyện tập về nhân chia số có bốn chữ số với (cho) 

                                            số có một chữ số

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về cách nhân, chia các số có bốn chữ số với (cho) số có một chữ số, cách tìm thành phần ch​ưa biết trong phép tính, cách giải toán có lời văn.

 - Rèn kĩ năng làm các bài tập một cách thành thạo, chính xác.

 - Tự tin, chủ động trong học tập.

II. chuẩn bị: Nội dung ôn tập. 

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:

  1 HS tự lấy 1 ví dụ  nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số : đặt tính rồi tính trên bảng lớp. GV nhận xét, chữa.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài:

                          b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Củng cố kiến thức

 - Vài HS nhắc lại cách nhân, chia các số có bốn chữ số với (cho) số có một chữ số, cách tìm thành phần chư​a biết trong phép tính.

 - HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

 - GV chuẩn xác kiến thức để cho HS nắm chắc cách làm.

 - HS lấy VD minh hoạ. Nhận xét, chữa nhanh.

* HĐ2: HD HS làm bài tập 

 - GV chép bài lên bảng, HS làm lần l​ượt từng bài vào vở.

 - GV theo dõi, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

      a) 2341 x 2                                                   b)  1406 x 4

          3015 x 3                                                        1217 x 5

      c) 4218 : 3                                                    d) 2819 : 7

          4268 : 2                                                         2465 : 6

   - Củng cố cách cách nhân, chia các số có bốn chữ số với (cho) số có một chữ số.

Bài 2: Tìm  X  :                         

    a)  X  x 4 = 2316                b) 4862 :  X  = 2               c) X : 5 = 1206

  - Củng cố cách tìm thừa số, số chia, số bị chia ch​ưa biết trong từng phép tính.

Bài 3:   Có 2 thùng, mỗi thùng chứa 2305l dầu. Ng​ười ta đã lấy ra 1250l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Bài 4:   Một cửa hàng có 5620kg muối, buổi sáng bán được 2000 kg muối, buổi chiều bán được 1600kg muối. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối ? (HS có thể giải bài  bằng hai cách ).

  -  Củng cố cách giải bài toán bằng hai phép tính.

3. Củng cố, dặn dò:
 - Khắc sâu nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập.


Sáng                                                               Ngày soạn:   09 / 02 / 2018.
                                                         Ngày dạy: Thứ sáu ngày  23  02 / 2018
Tiết 1 :                                          tập làm văn
                              nghe - kể: người bán quạt may mắn
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  
- Nghe và kể lại đ​ược câu chuyện Người bán quạt may mắn. 

- Rèn kĩ năng kể chuyện đúng, tự nhiên. 

- GD HS yêu thích nghệ thuật, học tập gương ông Vương Hi Chi.
II. chuẩn bị : - Tranh minh hoạ truyện trong SGK.

- Bảng lớp viết ba câu hỏi gợi ý trong SGK. 

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV xem bài viết lại tuần trước của một số HS viết chưa đạt. Sau đó mời 2 HS đọc bài trước lớp -> nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài: 
                       b) Các hoạt động:
* HĐ 1:  Nghe -  kể chuyện  
- HS đọc yêu cầu của BT và các câu hỏi gợi ý.

- GVHD HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK.
- GVkể chuyện, vừa kể vừa kết hợp giải nghĩa từ ngữ: lem luốc; cảnh ngộ. 
- Kể xong lần 1, hỏi HS:
+ Bà lão bán quạt gặp ai và phàn nàn điều gì ? 
+ Ông Vương Hi Chi viết chữ vào những chiếc quạt để làm gì ?  
+ Vì sao mọi người đua nhau đến mua quạt ? 
- GV kể lại lần 2, lần 3. HS chăm chú nghe.

* HĐ 2: Thực hành kể chuyện, tìm hiểu câu chuyện.
- Từng tốp 4 HS  tập kể lại câu chuyện. GV theo dõi giúp đỡ các nhóm.

- Đại diện các nhóm ( có trình độ tương đương ) thi kể.

- GV và cả lớp nhận xét cách kể của mỗi HS.

- GV hỏi: + Qua câu chuyện này, em biết gì về Vương Hi Chi ?

+ Em biết thêm nghệ thuật gì qua câu chuyện này ? 
- GV chốt lại: Người viết chữ đẹp cũng là nghệ sĩ - có tên gọi là thư pháp. Nước Trung Hoa cổ có rất nhiều nhà thư pháp nổi tiếng. Người ta xin chữ hoặc mua chữ của họ với giá ngàn vàng để trang trí nhà cửa, lưu giữ như một tài sản quý.  ở nước ta cũng có một số nhà
thư pháp. Đến Văn miếu, Quốc tử giám có thể gặp họ ...
- Cả lớp và GV bình chọn những bạn kể chuyện hay nhất, hiểu câu chuyện nhất; những bạn chăm chú nghe bạn kể chuyện, nhận xét chính xác lời kể của bạn.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu ND câu chuyện.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS kể chuyện hay. Dặn HS  tập kể lại câu chuyện cho ng​ười thân nghe.

  
Tiết 2                                                thủ công
                                              đan nong đôi (tiết 2)
I. Mục  đích,yêu cầu:

 - Biết cách đan nong đôi. 

 - Đan đ​ược nong đôi. Dồn đ​ược nan như​ng có thể chư​a khít. Dán đ​ược nẹp xung quanh tấm đan.

 - HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II. Chuẩn bị: 

    Giấy màu, kéo, keo. Tranh quy trình đan nong đôi. Các nan đan mẫu ba màu khác nhau.

III. Các hoạt động dạy- học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

                 Nêu quy trình cắt, đan nong đôi.

2. Bài mới:       a ) Giới thiệu bài:
                     b) Các hoạt động:

* HĐ1:  HS thực hành đan nong đôi

 - GV yêu cầu một số HS nhắc lại quy trình đan nong đôi. GV nhận xét và hệ thống lại các b​ước đan nong đôi.

 - Sau khi HS hiểu rõ quy trình thực hiện, GV tổ chức cho HS thực hành. Trong khi HS thực hành, GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm. 

 - Nhắc HS lưu ý: Khi dán các nan nẹp xung quanh tấm đan cần dán lần lượt từng nan cho thẳng mép với tấm đan.

 - Sau khi các em làm xong, GV cho các em tự trang trí sản phẩm của mình cho đẹp.

* HĐ 2: Tr​ưng bày sản phẩm.

- HS tr​ưng bày sản phẩm.

- Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

 - GV tuyên d​ương, khen ngợi những HS có sản phẩm  làm đúng quy trình kĩ thuật, đẹp. 

3. Củng cố, dặn dò:
 - HS  nêu quy trình kẻ, cắt, đan nong đôi.

 - Nhận xét về ý thức học tập.

 - Dặn dò HS chuẩn bị giờ học sau: “Làm lọ hoa gắn tường”.


Tiết 3                                                           toán
                                     T.120: thực hành xem đồng hồ 
I. mục đích yêu cầu : 
- Nhận biết được về thời gian ( chủ yếu là về thời điểm ). Biết xem đồng hồ, chính xác đến từng phút.
- Rèn luyện kĩ năng xem giờ đồng hồ đúng, nhanh. 
- HS  tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  GV: Mụ hình Mặt đồng hồ.
III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  - 1 HS  đọc các số sau : II ; VI ; I X ; XII - HS, GV nhận xét.
2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:
                                 b) Các hoạt động: 
* HĐ 1: Hướng dẫn cách xem đồng hồ ( trường hợp chính xác đến từng phút )
- GV giới thiệu cấu tạo mặt đồng hồ ( đặc biệt giới thiệu các vạch chia phút ).
- GV yêu cầu HS nhìn vào tranh vẽ đồng hồ thứ nhất trong phần bài học rồi hỏi HS:  
“ Đồng hồ chỉ mấy giờ ? ”
- GV hướng dẫn HS quan sát tiếp tranh vẽ đồng hồ thứ hai để xác định vị trí kim ngắn trước, sau đó là kim dài: 
+ Kim ngắn ở vị trí quá số 6 một ít. Như vậy là hơn 6 giờ.

+ Kim dài ở vạch số nhỏ thứ ba sau số 2 ( tính theo chiều quay của kim đồng hồ ). HS tính từ vạch số 12 đến vị trí hiện tại của kim dài, được 13 phút ( nhẩm miệng: 5, 10 ( đến vach ghi số 2 ), rồi nhẩm tiếp 11, 12, 13 ). Do đó đồng hồ chỉ: 6 giờ 13 phút.
- Tương tự, GV hướng dẫn HS quan sát tranh vẽ đồng hồ thứ ba để HS nêu được thời điểm theo hai cách ( 6 giờ 56 phút, 7 giờ kém 4 phút ).
* HĐ 2: Thực hành
+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn HS làm phần đầu: xác định vị trí kim ngắn, kim dài.

- Từ đó HS nêu được: đồng hồ A chỉ 2 giờ 9 phút.
- Cho HS tự làm lần lượt các phần còn lại rồi chữa bài, một vài HS nêu giờ theo hai cách ba trường hợp cuối ( D, E, G ).
- Củng cố cách xem đồng hồ.

+ Bài 2: - GV cho HS tự làm bài rồi chữa bài.
- HS làm trên mô hình đồng hồ cá nhân ( Đặt trước kim giờ như hình vẽ trong SGK, chỉnh kim phút để đúng với thời gian đã cho ).

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV hướng dẫn HS làm một phần, chẳng hạn: Chọn thời gian “ 3giờ 27 phút ”. Quan sát các đồng hồ, thấy đồng hồ B chỉ 3 giờ 27 phút, do đó kết luận: “ Đồng hồ B ứng với thời
gian 3 giờ 27 phút ”. Sau đó cho HS tự làm các phần còn lại rồi chữa bài.
- Rèn kĩ năng xem đồng hồ.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu cách xem đồng hồ.
- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài.

    Tiết 4:                                                     sinh hoạt 
                                                    sinh hoạt sao
i. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuẩn bị :
- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.
4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm:…………………………………………………………………………………………. 

…..………………………………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế:…………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
5. Phương hướng tuần tới.

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm của tháng 2.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ.


                                                GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI sèng
                                               BµI 2: BÁT CHÈ SẺ ĐÔI
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS cảm nhận được đức tính hòa đồng, luôn chia sẻ với người khác của Bác.
- Nêu được những tác dụng khi sống biết chia sẻ với người khác. 

- Biết đề cao ý thức chia sẻ, giúp đỡ nhau, đặc biệt lúc người khác gặp khó khăn.

II. CHUẨN Bị: - Tranh minh họa bài đọc ( SGK )
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	* Hoạt động 1: Đọc hiểu.  
- GV đọc truyện Bát chè sẻ đôi.
- 2, 3 HS đọc lại.

- HD tìm hiểu ND truyện :

+ HS làm việc cá nhân : đọc thầm toàn bài rồi khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi ý trả lời đúng  của mỗi câu 1, 2, 3 ( SGK – T. 9 ).
+ Một số HS nêu miệng đáp án. 

+ GV + HS nhận xét, chốt đáp án đúng :
. Câu 1 : Ý ( c )                   . Câu 2 : Ý ( c )                   . Câu 3 : Ý ( b )
+ HS thảo luận theo cặp, TLCH : Hành động sẻ đôi bát chè của Bác nói lên điều gì ? 
+ Đại diện các nhóm TL, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ GV chốt -> ND: Nói lên đức tính hòa đồng, luôn chia sẻ với người khác của Bác.
* Hoạt động 2: Thực hành - ứng dụng. 

 + HS làm việc cá nhân: tự làm các BT 1, 2, 3 ( SGK – T.10 ) :
1. Em hiểu thế nào là biết chia sẻ với người khác ?
2. Liên hệ : Hãy kể một câu chuyện của bản thân hoặc của người khác về việc biết chia sẻ ( hoặc ích kỉ, không chia sẻ ).
- Tìm những biểu hiện của sự chia sẻ và không chia sẻ điền vào bảng sau ;


Biết chia sẻ

Không biết chia sẻ

VD : có món ăn, quyển sách hay biết chia sẻ với bạn bè.

.............................................................  

.............................................................

VD : Có đồ chơi mà không cho bạn chơi cùng.

...........................................................................

...........................................................................

+ HS làm việc theo nhóm 5: 
- GV tổ chức cho các nhóm chơi trò chơi tiếp sức : Cùng nhau vẽ tranh.
- GV chuẩn bị các mảnh giấy, trên mỗi mảnh giấy là một yêu cầu vẽ một phần của bức tranh.
- HD cách chơi : Mỗi nhóm lần lượt cử 1 bạn ra nhặt 1 mảnh giấy, sau đó HD cả nhóm hoàn thành một phần bức tranh theo đúng yêu cầu của mảnh giấy. Sau đó 1 bạn khác sẽ thay thế ra nhặt mảnh giấy tiếp theo, lại HD cả nhóm hoàn thành tiếp bức tranh, ... cứ như thế đến bạn thứ 3, thứ 4 và cuối cùng bạn thứ 5 sẽ ra nhặt yêu cầu trong mảnh giấy cuối cùng và HD cả nhóm hoàn thành bức tranh.

- GV nhận xét tác phẩm của từng nhóm, khen nhóm vẽ nhanh nhất, đẹp nhất ; Phân tích ý nghĩa và tác dụng của sự chia sẻ và cộng tác trong công việc.
- GVKL: Trong cuộc sống cần phải biết hòa đồng, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt lúc người khác gặp khó khăn.
* Hoạt động 3:  Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại nội dung bài học. 

- GV nhận xét tiết học, nhắc HS đề cao ý thức chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.                                                                             
	



Chiều  Tiết 1                                tập làm văn ( * )

                         Luyện tập KỂ VỀ MỘT BUỔI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Kể được một vài nét nổi bật của buổi biểu diễn nghệ thuật theo gợi ý SGK. Viết được những điều đã kể thành một đoạn văn ngắn.
- Rèn kĩ năng kể rõ ràng, tự nhiên, viết đúng chính tả, mạch lạc, thành câu.

- GD HS yêu thích nghệ thuật.

II. chuẩn bị:  

- Một số tranh, ảnh về các loại hình nghệ thuật. 

III. các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Kể lại buổi  biểu diễn nghệ thuật.

- GV nêu yêu cầu ( 1 ) + Ghi bảng:

1. Kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em đã được xem.

- 1 HS đọc yêu cầu của BT.

- GV gợi ý: Cuộc biểu diễn có thể là kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, kịch câm, xiếc, ca nhạc, ca múa tổng hợp, ... Có thể xem trực tiếp hoặc xem trên truyền hình. 
- GV cho HS quan sát một vài tranh, ảnh về các loại hình nghệ thuật. 

- Mét vài HS nói về buổi biểu diễn nghệ thuật mà em đã được xem.
- Một vài HS kể. GV nhận xét nhanh lời kể của từng em để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ 2: Luyện tập viết lại buổi  biểu diễn nghệ thuật.

- GV nêu tiếp yêu cầu ( 2 ) + Ghi bảng:

2. Viết lại những điều em vừa kể thành một đoạn văn ( từ 7 đến 10 câu ).

- HS đọc lại yêu cầu của bài. 

-GVnhắc HS viết lại những điều vừa kể sao cho rõ ràng, thành câu ( viết khoảng 7 -10 câu )
- HS viết bài. GV theo dõi, giúp đỡ.

- Một số HS đọc bài. GV chấm nhận xét, khen một số bài viết hay.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- Cả lớp bình chọn những bạn có bài nói, viết hay nhất. 

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tốt. Dặn HS hoàn thành tiếp bài viết 

( những em chưa xong ).


Tiết 2                                                   Luyện viết
Bài 21: MÙA HOA SẤU
I. Mục đích yêu cầu

- HS dựa vào bài mẫu viết bài 21: Mùa hoa sấu.

- Rèn kĩ năng viết chữ đúng cỡ, đúng chính tả và đúng tốc độ; trình bày sạch đẹp, khoa học.

- Giáo dục HS có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị
- Vở luyện viết.

III. Các hoạt động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ
- HS viết: mưa giông, hé, rười rượi, lặng im. 

2. Bài mới                     a. Giới thiệu bài  
                                       b. Các hoạt động

*HĐ1: Tìm hiểu bài viết
- GV đọc mẫu bài viết bài 21: Mùa hoa sấu.

- HS đọc lại bài.

- GV gợi ý cho HS nêu nội dung bài viết.

- HS nêu một số từ khó viết trong bài; sấu non, trắng muốt, nắng non,….

- HS nêu cách viết từ khó. 

- HS tập viết một số từ khó trên bảng, lớp viết nháp:

+Từ khó viết, dễ lẫn.
+ DTR: Băng Sơn.

- HS nhận xét, nhắc lại cách viết.

- HS phát âm những từ khó.

- GV nhận xét chung.

*HĐ2: Thực hành

- GV l​ưu ý HS cách trình bày bài viết.

- GV nhắc HS dựa vào cách trình bày bài mẫu để trình bày và viết như mẫu.
- Yêu cầu HS viết đúng cỡ chữ quy định, đúng khoảng cách.

- HS thực hành viết bài bài 21: Mùa hoa sấu.

- GV theo dõi uốn nắn.

- HS tự soát lại bài viết.

- GV chấm một số bài, nhận xét, chữa một số lỗi cơ bản.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu cách viết các từ khó trong bài.

- GV nhận xét tiết học.

- Yêu cầu HS luyện viết lại các từ khó trong bài; Chuẩn bị bài 22.  


Tiết 3:                                                             toán ( * )
                                            LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Củng cố KT về nhân ( chia ) số có bốn chữ số với ( cho ) số có một chữ số, về tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia và giải toán bằng 2 phép tính.
- Rèn luyện KN thực hành làm tính, giải toán về nhân ( chia ) số có 4 chữ số với ( cho ) số có một chữ số, về tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:  

- GV: ND KT liên quan.

III. Các hoạt động dạy học :
* H§ 1: Ôn luyện về nhân, chia số có bốn chữ số với ( cho ) số có một chữ số.
+ Bµi 1: Đặt tính rồi tính
a)   1542 x 4                         1443 x 5                       1234 x 7

b)   6168 : 4                          7215 : 5                         8638 : 7
- GV nêu yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài vào vở, 6 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố về nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ( a ), chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số ( b ).

* H§ 2: Ôn luyện về tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia.

+ Bài 2: Tìm y 

a)       y : 5 = 1532                              b)     y : 3 = 2786

c)       9 x y = 2736                              d)    4 x y = 3628

- HS nêu yêu cầu của bài.

- GV hỏi HS về thành phần cần tìm trong mỗi phép tính.

- HS nêu cách tìm số bị chia chưa biết, cách tìm thừa số chưa biết.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố cách tìm số bị chia, tìm thừa số chưa biết

* H§ 3: Ôn luyện về giải toán bằng 2 phép tính liên quan đến tìm một phần mấy của một số.
+Bµi 3: Thư viện trường em mới mua về 2454 quyển sách tham khảo, 1/6 số sách đó đã được xếp lên giá sách. Hỏi còn bao nhiêu quyển sách mua về chưa được xếp lên giá sách?

- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV + HS phân tích bài toán -> cách giải. HS nêu cách giải:

. B1: Tìm số sách mua về đã được xếp lên giá sách ( Tìm 1 phần 6 của 2454 quyển sách )

. Bước 2: Tìm số sách mua về chưa được xếp lên giá sách.

 - HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài. 
- Củng cố về cách giải bài toán bằng 2 phép tính, cách tìm 1 phần 6 chủa một số.
+ Bµi 5: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 1236 m, chiều rộng bằng 1/6 chiều dài. Tính chu vi của khu đất đó. 

- Các bước tiến hành tương tự bài 3.

- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán  -> nêu cách giải.

. Bước 1: Tìm chiều rộng ( Tìm 1 phần 6 của 1236 m )

. Bước 2: Tính chu vi của khu đất HCN.

- GV hỏi HS về cách tính chu vi hình chữ nhật.

- HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài. 
- Củng cố về cách giải bài toán bằng 2 phép tính, cách tìm 1 phần 6 chủa một số, cách tính chu vi hình chữ nhật.
* HĐ 4: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND luyện tập trong tiết học.

- GV n/ xét  tiết học. Dặn HS ghi nhớ cách thực hiện phép nhân ( chia ) các số có 4 chữ số  với ( cho ) số có 1 chữ số, cách tìm thành phần chưa biết trong p/tính và giải toán


Duyệt của BGH
Tiết 2:                                            luyện viết
                                   bài 24 : Ông trời bật lửa

I Mục đích  yêu cầu:
- HS luyện viết đúng bài thơ Ông trời bật lửa ( Vở Luyện viết chữ đẹp – Quyển 1 ).
- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức bài thơ.
- HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị:  -  HS : Vở luyện viết chữ đẹp.
III. Các hoạt động dạy học : 

* HĐ 1: HD luyện viết chữ hoa  C, §, M, ¤, T, X . 

- 1, 2 HS đọc bài Ông trời bật lửa.            

- HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
- Cho HS luyện viết chữ cái hoa  C, §, M, ¤, T, X vào bảng con.

- GV nhận xét, uốn nắn.   

* HĐ 2: HS luyện viết bài vào vở.

- GV nêu yêu cầu viết : Viết bài thơ Ông trời bật lửa ( Vở luyện viết – Quyển 1 ).
- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, nhắc nhở HS viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 3 : Chấm, chữa bài.
- GV chấm khoảng 5 đến 6 bài.

- Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ 4 : Củng cố, dặn dò. 
- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​​­¬ng HS viết chữ đẹp.
- Dặn HS luyện viết lại bài cho đẹp.

Tiết 

Chiều       
 tiết 1:                                                tập làm văn*
                               nghe - kể : người bán quạt may mắn

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Nghe và kể lại đ​ược câu chuyện Người bán quạt may mắn. Trả lời các câu hỏi trong bài. 

 - Rèn kĩ năng kể chuyện đúng, tự nhiên. Trả lời đúng các câu hỏi trong bài. 

 - GD HS yêu thích nghệ thuật, học tập gương ông Vương Hi Chi.

II. Chuẩn bị :     HS : VBT T.ViÖt in.
III. Các hoạt động dạy - học :

* HĐ1:  Hướng dẫn HS làm bài tập

  - HS mở vở BTTV in trang 30. HS quan sát tranh minh hoạ trong vở BT.

· HS kể chuyện

 - Gọi Một số HSK- G kể chuyện. 

 - Từng tốp 4 HS  tập kể lại câu chuyện. GV theo dõi giúp đỡ các nhóm.

 - Đại diện các nhóm (có trình độ tương đương) thi kể.

 - GV và cả lớp nhận xét cách kể của mỗi HS. 
· HS trả lời các câu hỏi :

 - HS đọc yêu cầu của BT và các câu hỏi gợi ý.

 - HS trả lời miệng các câu hỏi sau :

  + Bà lão bán quạt gặp ai và phàn nàn điều gì ? (HSTB)

  + Ông Vương Hi Chi viết chữ vào những chiếc quạt để làm gì ?  (HSK- G)

  + Vì sao mọi người đua nhau đến mua quạt ? (HSG)

- Cho HS viết bài vào vở BT.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét.

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò 
  - GV : Qua câu chuyện này, em biết gì về ông Vương Hi Chi ?

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS kể chuyện hay, trả lời tốt các câu hỏi.

  - Dặn dò HS  về nhà tập kể lại câu chuyện cho ng​ười thân nghe.


Tiết 2:                                                        toán *
                        Luyện tập về tính giá trị của biểu thức
I. MỤC ĐÍCH, YÊU Cầu :

 - Củng cố về tính giá trị của biểu thức.

 - Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức nhanh, chính xác.

 - HS  tích cực, tự tin, hứng thú học tập.

II. Chuẩn bị:   GV : Một số bài tập.

III. Các hoạt động dạy - học :

* HĐ1: Củng cố kiến thức cũ

  - HS tiếp nối nhau đọc 4 quy tắc tính giá trị của biểu thức.

  - GV : Tính giá trị của biểu thức :  80 - (30 + 15) . HSK- G nêu cách làm. Cả lớp làm bảng con.

  - GV chuẩn xác kiến thức.

* HĐ2 : Luyện tập

   HD HS  làm các bài tập sau 

· Bài 1: Tính giá trị của biểu thức :

     a)  105 + 50 +3                                           b)  562 -  40 + 6

         378 - 78 + 25                                              467 - 7 - 60

 - HS đọc yêu cầu bài.

 - Cho cả lớp làm bài vào bảng con, 2 HS làm trên bảng lớp.

 - GV nhận xét, chữa bài,củng cố về tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ.

· Bài 2: Tính giá trị của biểu thức :

   a)  15 x 3 x 2                                                 b)   4 x 5 : 2

        48 : 2 : 4                                                        72 : 8 x 7

 - HS xác định yêu cầu bài. 

 - Cho cả lớp làm vào bảng con. 2 HS lên bảng  làm bài.

 - HS, GV nhận xét, chữa bài.

 - Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức có các phép tính nhân, chia.

· Bài 3: Tính giá trị của biểu thức :

      a)  31 x 5 - 100                                              b)  6 x 11 + 20 

           465 - 10 x 3                                                   307 + 63 : 3

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - Cho HS  làm bài  vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

 - Chữa bài, củng cố về tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

· Bài 4: Tính giá trị của biểu thức :

     a)  (45 + 15) x 2                                            b)  (75 - 15) : 2 

          90 - (40 +25)                                                 326 - ( 35 - 11)

          48 : (8 : 2)                                                      81 : (3 x 3)

- HS xác định cách làm.

- HS tự làm vào vở. (HS TB làm phần a ; HSK- G làm cả bài).

- Chữa bài, củng cố về tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc.

 => HSHN làm bài 1, 2. GV theo dõi, giúp đỡ.

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu cách tính giá trị của các biểu thức.

 - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tập tích cực.  

 - Dặn dò VN xem lại bài.
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